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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT REALTIME-PCR HRM 
 PHÁT HIỆN TÁC NHÂN GÂY BỆNH TAY CHÂN MIỆNG 

 
Vũ Xuân Nghĩa, Nguyễn Thanh Việt, Phạm Đức Minh,  

Lương Cao Đồng, Nguyễn Thị Bạch Yến  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh Tay Chân Miệng (TCM) là một bệnh nhiễm 

trùng thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có tính chất 
lây truyền và có thể gây thành dịch. Bệnh có thể gây 
biến chứng nguy hiểm như viêm não-màng não, viêm 
cơ tim, phù phổi cấp và dẫn tới tử vong nếu không 
được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Tại Việt Nam, 
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 17/10/2011, 
cả nước đã ghi nhận 72.472 trường hợp mắc bệnh tay 
chân miệng tại 63 tỉnh thành, trong đó đã có 130 
trường hợp tử vong tại 22 tỉnh, thành phố. 

Bệnh TCM do virus đường ruột gây ra. Hai nhóm 
tác nhân gây bệnh thường gặp là Coxsackie virus 
A16(CA16) và Entero virus E71 (EV71), gây bệnh chủ 
yếu lây nhiễm qua đường tiêu hóa, trực tiếp phân- 
miệng, hoặc gián tiếp qua nước, thực phẩm, tay bẩn… 
bị ô nhiễm phân người bệnh. Hiện nay, nhiều phương 
pháp được ứng dụng phát hiện mầm bệnh gây bệnh 
TCM, trong đó realtime-PCR với ưu điểm vượt trội cho 
độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Trong nghiên cứu này, 
dựa trên nền nguyên tắc hoạt động của phương pháp 
PCR, công nghệ mới sử dụng SYBR Green, chúng tôi 
ứng dụng kỹ thuật realtime-PCR HRM (high resolution 
melting) phát hiện sớm mầm bệnh virus E71 gây bệnh 
TCM.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng 
5 bệnh nhi có độ tuổi từ 8 tháng đến 10 tuổi, vào 

viện ngày thứ 4 của bệnh với các biểu hiện: sốt, nổi 
ban ở bàn tay, mông, đầu gối, chân, loét miệng họng, 
ho và nôn. 

2. Bệnh phẩm: Bệnh nhi được lấy nhầy họng và 
phân. 

3. Chứng dương 
Chứng dương EV71được cung cấp bởi trung tâm 

nghiên cứu ứng dụng y sinh dược học, Học viện Quân 
y. 

4. Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 
4.1. Tách chiết RNA của virus: RNA của EV71 

được tách chiết từ nhầy họng hoặc phân của bệnh nhi 
bằng Qiagen ARN mini kít theo quy trình chuẩn của 

nhà sản xuất (Qiagen, Đức) và cất giữ ở -80
0
C đến khi 

sử dụng. 
4.2. Thiết kế mồi: cặp mồi được thiết kế dựa trên 

khuếch đại vùng gen VP1 của virus được công bố 
trước đây. Trình tự của EV71-F 5’-GARAGYTCTA 
TAGGRGAYAG-3’, EV71-R 5’-
AGAGGGAGRTCTATCTCYCC-3’.  

4.3. Công nghệ SYBRGreen thế hệ mới: Các hạt 
SybrGreen bám vào liên kết giữa 2 sợi đơn DNA. Khi 
sợi DNA duỗi xoắn và bị phân tách ở điểm nóng chảy 
sẽ giải phóng ra các hạt SybrGreen. Dựa vào tín hiệu 

này, các sản phẩm PCR được phát hiện và được biểu 
diễn dưới dạng đồ thị sau mỗi chu kỳ.  

4.4. Qui trình Realtime-PCR HRM 
Bộ kit KAPA™ FAST SYBR One-Step qRT-PCR 

được sử dụng trong qui trinhf Realtime-PCR HRM. 
Thành phần phản ứng: KAPA SYBRR FAST qPCR 
Master Mix (2X) 10l; KAPA RT Mix (50X) 0,4l; 
Forward Primer (10 M) 0,4l; Reverse primer (10M) 
0,4l; RNA 5l và nước 3,8l. Chu trình nhiệt: 500C/15’; 
950C/20’’; chu kỳ 40 vòng: 950C/5’’; 600C/15’’. Qui trình 
được thwdj hiện trên máy Eco realtime-PCR (Illumina-
Hoa kỳ) 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
1. Kết quả 
1.1. Tối ưu hóa qui trình realtime-PCR 
Qui trình được tối ưu hóa trên chứng dương EV7 với 

tỉ lệ các thành phần tham gia phản ứng, nhiệt độ bám 
mồi, nồng độ RNA toàn phần. Kết quả được hình 
chuẩn được sử dụng phát hiện EV71 trong mẫu bệnh 
phẩm (Hình 1) 

 
Hình 1: Kết quả chuẩn hóa qui trình  

Realtime-PCR HRM chứng dương EV71 
 
1.2. Phát hiện EV71 trong mẫu bệnh phẩm 
2.1.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 
Bệnh nhi nhập viện 103 - Học viện Quân y được 

chẩn đoán sơ bộ ban đầu mắc bệnh TCM với biểu hiện 
sốt, phát ban, loét, ho và nôn.  

Bảng 1: Biểu hiện triệu chứng lâm sàng 
TC lâm sàng Số lượng Tỉ lệ (%) 

Sốt 5/5 100 
Nổi ban ở da 4/5 80 

Loét miệng họng 4/5 80 
Ho 3/5 60 
Nôn 4/5 80 

Kết quả cho thấy, bệnh nhân biểu hiện sốt 5/5 
(100%), loét miệng họng 4/5 (80%) và phát ban 4/5 
(80%). 

3.2.1.2. ứng dụng realtime-PCR HRM phát hiện 
EV71 

Sau khi chuẩn hóa, qui trình được ứng dụng phát 
hiện EV71 trên 5 bệnh nhi. Kết quả cho thấy 5/5 
(100%) nhiễm EV71 (Hình 2) 
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Hình 2: Đường biểu diễn các mẫu bệnh phẩm và chứng dương 

 
2. Bàn luận 
Tình hình dịch bệnh TCM hiện nay vẫn đang diễn 

biến phức tạp trên cả 3 miền, số trẻ mắc và tử vong 
vẫn liên tục tăng. Trên thế giới và trong nước đã sử 
dụng nhiều kỹ thuật phân tử để phát hiện các mầm 
bệnh sinh học. Trong đó, có những kỹ thuật phát hiện 
những sản phẩm trực tiếp hoặc gi̧ n tiếp của mầm 
bệnh.  

Máy Realtime PCR HRM được trang bị hệ thồng 
đèn quang học hiện đại với 48 đèn LED (Light Emitting 
Diode) và Block ra nhiệt nhanh bởi vậy cho kết quả 
nhanh chóng, chính xác với độ đặc hiệu cao. Tính ưu 
việt và vượt trội so với kỹ thuật Realtime-PCR đang 
được ứng dụng hiện nay. Kỹ thuật Realtime-PCR 
thường có độ nhạy cho phép ph ţ hiện mầm bệnh từ 
20-30 copies, nhưng với máy Realtime-PCR HRM 
bằng sự đột phá trong công nghệ cho độ nhạy cao gấp 
nhiều lần, cho phép ph ţ hiện mầm bệnh chính xác 1 
copies.  

Trong nghiên cứu, chúng tôi ứng dụng kỹ thuật 
Realtime PCR HRM và công nghệ Fast SYBR Green 
phát hiện EV71 trong các mẫu bệnh phẩm lấy từ phân 
và nhầy họng của bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ 
bệnh TCM. Qui trình được tối ưu hóa cho kết quả 
nhanh, chính xác và đặc hiệu với EV71. Ưu điểm của 
phương pháp nổi bật với khả năng thao tác đơn giản, 
phần mềm phân tích thông minh, nhanh và chính xác. 

Bước đầu ứng dụng công nghệ mới phát hiện mầm 
bệnh gây bệnh TCM trên 5 bệnh nhi. Kết quả cho thấy, 
cả 5 bệnh nhi (100%) nhiễm EV71. Tỉ lệ nhiễm EV71 
cũng phù hợp với những công bố của các nghiên cứu 
khác trong năm 2011, nguyên nhân chủ yếu trong 
những vụ dịch 2011 là EV71. 

KẾT LUẬN 
Nghiên cứu đã tối ưu hóa kỹ thuật Realtime PCR 

HRM với công nghệ Fast SYBR Green phát hiện 
EV71, nguyên nhân gây bệnh chân tay miệng. Bước 
đầu phát hiện EV71 trong 5 trường hợp (100%) nhiễm 
bệnh TCM. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH GóT 
TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ HUẾ 

 

Nguyễn Thị ái Thủy, Đinh Thanh Huề, Võ Tam 
Trường Đại Học Y-Dược Huế 

Lê Thị Phương Anh - Bệnh viện Trung Ương Huế 
TÓM TẮT 
Gót là một bệnh chuyển hóa, đặc trưng bởi những 

đợt viêm khớp cấp tính tái phát và lắng đọng natri urat 
trong các mô, gây ra do tăng acid uric trong máu. 
Bệnh diễn tiến mạn tính, gây tổn thương mô mềm và 
thận. Bệnh thường gặp ở những bệnh nhân có các 
yếu tố thuận lợi như sau bữa ăn giàu protid, béo phì, 
đái tháo đường…. Do đó, trong điều kiện đời sống 
người dân ngày càng nâng cao, tỉ lệ mắc bệnh có xu 
hướng gia tăng. 

Mục tiêu: mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và 
cận lâm sàng của bệnh gót tại một số bệnh viện của 
Thành Phố Huế. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  
Nghiên cứu mô tả. 
Những bệnh nhân được chẩn đoán mắc gót nguyên 

phát khám và điều trị tại bệnh viện Thành phố Huế, 
bệnh viện Trung Ương Huê và bệnh viện Trường Đại 
học Y-Dược Huế trong khoảng thời gian từ tháng 1 
năm 2010 đến tháng 6 năm 2011. 

Số lượng bệnh nhân: 205 bệnh. 
Kết quả: 
- Tuổi trung bình của các đối tượng mắc gót là 

50,59±12,73.  
- Bệnh xuất hiện phần lớn ở nam giới (95,1 %). 


